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Tóm tắt 

Từ tháng 10 - 2001 đến tháng 03 - 2008, tại Bệnh viện TWQĐ 108 đã điều trị phục hồi gấp khuỷu 

bằng phẫu thuật chuyển gân theo phương pháp Steindler cho 47 bệnh nhân (BN) tuổi từ 17 đến 59 

(trung bình 31,5), gồm 44 nam, 3 nữ. Kiểm tra kết quả xa cho 43 BN, thời gian theo dõi gần nhất         

3 tháng, xa nhất 80 tháng. Đánh giá phục hồi chức năng theo tiêu chuẩn của Alnot và Abols (1984). 

Kết quả: rất tốt 23 BN (53,5%), tốt 11 BN (25,6%), trung bình 6 BN (13,9%), kém 3 BN (7%). Nguyên 

nhân của 2 trường hợp kém là do chỉ định chưa thoả đáng khi có tổn thương không hoàn toàn thần 

kinh giữa kết hợp và sức cơ gấp cổ tay trước mổ còn kém (M3+) và 1 trường hợp bong mảnh xương 

cố định, phải mổ cố định lại. 

* Từ khóa: Khớp khủyu; Phục hồi gấp khớp khủyu. 
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Summary 

From 10 - 2001 to 3 - 2008, 47 patients were restored elbow flexion at 108 Hospital by Steindler 

flexor plasty. The age from 17 to 59. males: 44, females: 3. 43 patients were followed up from 3 months to 

80 months. Functional improvement was scored using the criteria established by Alnot and Abols 

(1984): very good: 23 patients (53.5%), good: 11 patients (25.6%), faire: 6 patients (13.9%), poor:          

3 patients (7%). The failure causes by indication are recommended. 

* Key words: Elbow flexion; Restoration elbow flexion. 
 

Đặt vấn đề 
 
 

Mất chức năng gấp khớp khuỷu là tổn 

thương nặng nề của chi trên. Brunelli 

G.A.[5] so sánh ảnh hưởng của mất gấp 

khớp khuỷu nặng nề ngang với mất một bàn 

tay. Do vậy, việc phục hồi lại chức năng gấp 

khuỷu là rất cần thiết. Có nhiều nguyên 

nhân gây mất gấp khuỷu, nhưng hay gặp là 

tổn thương dây thần kinh cơ bì. Trước đây, 

 

* Bệnh viện TWQĐ 108 
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thường gặp trong di chứng bại liệt. Ngày nay, phần lớn do hậu quả của tai nạn giao thông, 

gây tổn thương đám rối thần kinh cánh tay [1, 2, 5]. Khi bị tổn thương thần kinh, việc điều trị 

thường là kiểm tra khâu nối lại dây thần kinh bị tổn thương. Khi đã khâu nối thần kinh mà 

không phục hồi, hoặc BN đến muộn, không còn cơ hội điều trị thần kinh nên có chỉ định 

phẫu thuật chuyển gân. 

Có nhiều phương pháp chuyển gân để phục hồi gấp khuỷu, trong đó chuyển nguyên uỷ 

khối cơ gấp và sấp cổ tay lên 1/3 dưới cánh tay là phương pháp đơn giản,       dễ thực hiện 

và theo nhiều tác giả cho kết quả rất khả quan [3, 4, 6]. Chính vì vậy,       từ tháng 10 - 2001 

đến tháng 03 - 2008, tại Viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiến 

hành điều trị phục hồi gấp khuỷu bằng phẫu thuật chuyển gân theo phương pháp Steindler 

cho 47 BN. Kết quả phục hồi chức năng sau mổ khả quan. Báo cáo này trình bày kết quả 

và một số kinh nghiệm điều trị. 

 

Đối tượng và phương pháp          nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu. 

Gồm 47 BN: 44 nam, 3 nữ. bị mất gấp khuỷu do tổn thương thần kinh cơ bì. Tuổi từ 17 

đến 59 (trung bình 31,5), trong đó: 1 BN (2,1%) < 18 tuổi, 40 BN (85,1%) từ 18 - 50 tuổi, có 

06 BN (12,8%) > 50 tuổi.  

- Nguyên nhân tổn thương: 

+ Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay: 43 BN. 

+ Vết thương vùng cánh tay tổn thương cơ nhị đầu: 2 BN. 

+ Di chứng bại liệt: 2 BN.  

- Thời điểm thực hiện phẫu thuật chuyển gân: từ khi tổn thương đến khi phẫu thuật là 

20 tháng. Sớm nhất 9 tháng, muộn nhất 192 tháng. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

Nghiên cứu tiến cứu trên lâm sàng. Bao gồm: lựa chọn, khám lâm sàng, cận lâm sàng. 

Tiến hành phẫu thuật chuyển gân phục hồi gấp khuỷu theo phương pháp Steindler đối với 

các BN có chỉ định. Điều trị sau mổ, hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng. Định kỳ kiểm 

tra lại sau mổ 1, 3, 6 tháng và 1 năm… 

Quy trình phẫu thuật theo Steindler: 

- Rạch da 10 - 12 cm từ mặt trước trong 1/3 dưới cánh tay, vòng sau mỏm trên ròng rọc 

xuống mặt trước trong 1/3 trên cẳng tay. 

- Bộc lộ mỏm trên ròng rọc và thần kinh trụ tại rãnh ròng rọc khuỷu. 

- Đục mẩu xương mỏm trên ròng rọc kèm theo nguyên uỷ khối cơ gấp cổ tay và sấp 

cẳng tay. 
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- Giải phóng khối cơ về phía ngoại vi khoảng 5 cm. Chú ý tránh làm tổn thương các 

nhánh vận động của thần kinh trụ vào cơ trụ trước, cơ gấp chung nông, chung sâu và các 

nhánh của dây thần kinh giữa đi vào cơ khu trước cẳng tay.  

- Bộc lộ mặt trước xương cánh tay qua vách liên cơ trong. 

- Khoan bắt vít cố định mẩu xương vào mặt trước xương cánh tay, cách khe khớp khuỷu 

5 – 7 cm ở tư thế khuỷu gấp 700. 

- Kiểm tra cầm máu, đặt dẫn lưu, đóng vết mổ 3 lớp. 

- Cố định bằng nẹp cánh, cẳng, bàn tay ở tư thế gấp khuỷu 900, cẳng tay ngửa trong 6 

tuần. 

Đánh giá kết quả dựa theo tiêu chuẩn của Alnot và Abols (1984) [9], như sau: 

- Rất tốt: gấp khuỷu chủ động, thắng được lực cản (M4, M5). Phạm vi gấp ≥ 120. 

- Tốt: gấp khuỷu chủ động thắng được lực cản (M4, M5). Phạm vi gấp < 120. 

- Trung bình: gấp khuỷu thắng được trọng lực chi, không thắng được lực cản (M3). Phạm 

vi gấp ≥ 80. 

- Kém: gấp khuỷu không thắng được trọng lực chi (M1, M2) hoặc phạm vi gấp khuỷu <  

80. 

 

Kết quả nghiên cứu 

1. Kết quả gần. 

- Liền vết mổ kỳ đầu: 43 BN (91,6%). 

- Đọng dịch vết mổ: 2 BN (4,2%). 

- Bật mảnh xương cố định: 2 BN (4,2%). 

- Không có nhiễm trùng và liệt thần kinh trụ sau mổ. 

 2. Kết quả xa. 

 43 BN (91,5%) được theo dõi, kiểm tra kết quả xa (sau 3 tháng). Thời gian theo dõi 

trung bình 21,3 tháng (ngắn nhất 3 tháng, dài nhất 80 tháng). 

* Biên độ gấp của khớp khuỷu: trên 1200: 23 (53,5%); từ 80 đến 1200: 17 (39,5%); dưới 

800: 03 (7%). 

40/43 BN có khả năng gấp được trên 800, 3 BN gấp dưới 800, là 3 trường hợp cho kết quả 

kém. 

- Sức cơ gấp khuỷu: đánh giá sức cơ bằng khả năng nâng trọng lượng của quả tạ khi 

gấp khuỷu. 

* Sức cơ gấp khuỷu (n = 43): nâng được từ 3 kg trở lên (M5): 09 (20,9%); nâng được dưới 

3 kg (M4): 26 (60,5%); không nâng được tạ ( M3): 06 (13,9%); không gấp được khuỷu (M1, 
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M2): 02 (4,7%). 35/43 BN có sức cơ đạt được M4, M5 (81,4%), 2 BN (4,7%) bị thất bại do 

không nâng được cẳng tay sau mổ.  

- Đánh giá kết quả chung: tổng hợp cả biên độ và sức cơ khi gấp khuỷu, kết quả phục 

hồi chức năng sau mổ như sau: 

Bảng 1: Kết quả chung. 
 

Kết quả chung Số lượng Tiêu chuẩn 

Rất tốt 23 53,5% 

Tốt 11 25,6% 

Trung bình 06 13,9% 

Kém 03 7% 

 

* 34/43 BN (79,1%) đạt được kết quả rất tốt và tốt sau phẫu thuật. 3 trường hợp cho kết 

quả kém, trong đó 2 trường hợp do sức cơ chỉ đạt M1, M2, trường hợp còn lại sức cơ đạt 

M3, nhưng biên độ gấp khuỷu lại < 800. 

 

Bàn luận 

 

Nguyên nhân gây mất gấp khuỷu chủ yếu do tổn thương đám rối thần kinh cánh tay 

(43/47 BN), phần lớn do tai nạn xe máy (80,9%). Vị trí tổn thương có thể ở thần kinh cơ bì, 

thân nhì trước ngoài hoặc rễ C5, C6. Cơ chế tổn thương chủ yếu do căng giãn, BN ngã đập 

đầu, vai xuống đất làm đầu rời xa vai, gây căng giãn, giằng giật đám rối thần kinh cánh tay, 

dẫn tới đứt hoặc nhổ các rễ, dây thần kinh. Đây là tổn thương phức tạp và nặng nề. Việc xử 

trí tổn thương này bằng phẫu thuật nối, ghép thần kinh với kỹ thuật vi phẫu nhưng cho kết 

quả hạn chế, đặc biệt là các trường hợp nhổ rễ thần kinh. 

 Về thời điểm phẫu thuật: phụ thuộc vào tính chất tổn thương. Nếu tổn thương nhổ rễ, 

đến muộn, không còn chỉ định can thiệp vào thần kinh nên chỉ định phẫu thuật chuyển gân. 

Trong trường hợp sau nối, ghép, gỡ dính thần kinh phải chờ cho thần kinh phục hồi. Khi 

chắc chắn không phục hồi mới tiến hành phẫu thuật Steindler. Đa số các tác giả cho rằng 

sau ≥ 9 tháng, nếu thần kinh không có dấu hiệu phục hồi thì cân nhắc chỉ định phẫu thuật 

chuyển gân. Theo Brunnelli G.A. [5], thời gian đủ để thần kinh vận động cơ nhị đầu phục 

hồi là 1 năm. Chúng tôi có 6 BN (12,8%) được chỉ định phẫu thuật sau tổn thương 9 tháng 

vì đã được điều trị tích cực, liên tục bằng nội khoa và vật lý trị liệu, không thấy dấu hiệu 

phục hồi. Thời điểm tối đa để phẫu thuật Steindler còn hiệu quả theo nhiều tác giả là không 

giới hạn. Ruhmann O. [8], tiến hành phẫu thuật cho BN muộn nhất sau tổn thương 450 
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tháng vẫn đạt kết quả tốt. Trong nghiên cứu này có 1 BN sau tổn thương 192 tháng, 1 BN 

sau 180 tháng được phẫu thuật, kết quả đều đạt tốt và rất tốt. 

Về kết quả phẫu thuật: tỷ lệ rất tốt và          tốt đạt 79,1%, trung bình 13,9%, kém 7%. 

Theo Brunelli G.A.[5]: rất tốt và tốt 26/32 BN (81,2%), trung bình 4/32 BN (12,5%), kém 

2/32 BN (6,3%). Ruhmann O. [8]: tốt 6/9 BN trung bình 1 BN. Monreal R.[7]: rất tốt và tốt 

11/12 BN, trung bình 1/12 BN. Như vậy, không có sự khác biệt lớn giữa kết quả của nghiên 

cứu với các tác giả trên. Nguyên nhân là do chỉ định phẫu thuật đúng. Đánh giá đúng sức 

cơ gấp cổ tay, đặc biệt là cơ trụ trước và gan tay lớn. Không chuyển gân khi sức cơ ở mức 

độ M4 (-) trở xuống. Sau mổ, có phác đồ luyện tập phục hồi chức năng cho BN bài bản và 

hợp lý. 3 trường hợp kết quả phục hồi chức năng kém, trong đó 1 BN bị nhổ bật mảnh 

xương phải phẫu thuật để cố định lại. Kết quả xa thấy sức cơ gấp tốt, BN có thể nâng được 

tạ 2,5 kg, nhưng phạm vi gấp khuỷu chỉ được 600 (gấp 850, duỗi 250). 2 BN có tổn thương 

thần kinh phức tạp (liệt thần kinh cơ bì kèm theo liệt thần kinh mũ và thần kinh quay), sức 

cơ gấp cổ tay trước mổ kém (M3+). Sau mổ, sức cơ gấp khuỷu chỉ đạt M2. Chỉ định phẫu 

thuật 2 BN này chúng tôi thấy chưa thật thoả đáng. 

Về tai biến và biến chứng: không gặp trường hợp nào bị tổn thương thần kinh trụ. Tỷ lệ 

tai biến tổn thương thần kinh trụ của Lindholm (1973) là 2/61 (3,3%). Dutton (1988) 2/25 

(8%), Marshall (1988) 1/23 (4,3%) [8]. Để tránh biến chứng này trong phẫu thuật nên chủ 

động bộc lộ thần kinh trụ kéo vào trong, ra sau. Khi đóng vết mổ, khâu che phủ thần kinh 

trụ vào lớp cơ. Một số trường hợp chúng tôi chuyển thần kinh trụ ra phía trước để tránh dính 

vào vị trí đục xương. 

2 BN (4,2%) bật nhổ mảnh xương cố định: Kettelkamp (1963) gặp 1/15 (6,7%). Lindholm 

(1973) gặp 3/61 BN (4,9%) [8]. Alnot (1984) gặp 2/15 (13,3%) [4]. Nguyên nhân là do mảnh 

xương mỏng dễ bị vỡ khi BN vận động, nhất là những BN do nôn nóng tập cường độ cao 

ngay từ đầu. Cả 2 BN bị nhổ bật mảnh xương do chỉ được cố định bằng một vít. Để đề 

phòng biến chứng này hiện nay chúng tôi cố định mảnh xương bằng 1 vít và 1 vòng dây 

thép hoặc cố định 2 vít có sử dụng dây thép để liên kết giữa     2 vít. Kết quả đạt tốt. 

 

Kết luận 
 

Mất gấp khuỷu là di chứng nặng nề. Nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông. Cơ 

chế chấn thương là căng giãn dẫn đến đứt hoặc nhổ các rễ C5, C6. Điều trị phục hồi chức 

năng gấp khuỷu bằng phẫu thuật chuyển gân theo phương pháp Steindler có nhiều ưu 

điểm: kỹ thuật không phức tạp, không đòi hỏi trang bị dụng cụ đắt tiền. Kết quả phục hồi 

chức năng mổ rất tốt và tốt đạt tỷ lệ cao (79,1%). Tai biến, biến chứng không lớn và có thể 

khắc phục được. 
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